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TÓM TẮT Bài báo là kết quả điều tra nghiên cứu trứng cá - cá bột của vùng ven biển 

tỉnh Bình Định tháng 8 năm 2001. 
Lưới tầng mặt có mật độ 617,23 trứng và 16,45 cá bột/100 m3. Lưới ĐV-80 
với mật độ 1170,98 trứng và 44,53 cá bột/100 m3. Trên toàn vùng khảo sát 
phân bố mật độ trứng cá và cá bột có sự khác biệt rất rõ nét. Vùng ven bờ 
có mật độ thấp hơn rất nhiều vùng đầm Thị Nại. 
Nghiên cứu cũng cho thấy vùng cửa và bên trong đầm Thị Nại là một bãi đẻ 
quan trọng. Tuy nhiên vùng ven bờ lại là bãi đẻ quan trọng của các họ cá có 
giá trị kinh tế cao như: họ Cá Cơm (Stolephorus), họ Cá Khế (Carangidae), 
họ Cá Mối (Synodontidae), bộ Cá Chình (Anguilliformes), giống Cá Sơn biển 
(Ambassis), Cá Lượng (Nemipteridae), họ Cá Trích (Clupeidae) …  
Nhìn chung thành phần họ cá ít phong phú, nhưng thành phần cá kinh tế 
chiếm tỉ lệ khá cao và ít cá tạp. 
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ABSTRACT The paper presents the results of survey carried out in Binh Dinh coastal 
zone in August 2001. There is great number of fish eggs and larvae in surface 
and vertical water (surface water TM net: 617.23 fish eggs and              
16.45 larvae/100m3; vertical water DV-80 net: 1170.98 fish eggs and       
44.53 larvae/100m3). Their density in the coastal zone is less than in Thi Nai 
lagoon. 
Thi Nai lagoon and its mouth are important spawning areas. Nevertheless, 
most commercial fishes spawn in the coastal zone, such as: Stolephorus, 
Carangidae, Synodontidae, Anguilliformes, Ambassis, Nemipteridae, 
Clupeidae…. 

 
 

I. MỞ ĐẦU 
 

Trước đây đã có một số khảo sát 
về trứng cá - cá bột ở vùng biển Bình 

Định, nhưng số trạm rất ít, độ sâu 
vùng khảo sát lớn hơn 50 m cho đến 
2.000 m và đặc biệt cách bờ từ 10 - 150 
hải lý. Năm 1981, điều tra của tàu 
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“Giáo Sư V. G. Bogorov” với 21 trạm 
nghiên cứu từ Huế đến Nha Trang thu 
mẫu ở đây 7 trạm. Tàu “Viện Sĩ 
Alexander Nesmeyanov” năm 1982 điều 
tra 13 trạm từ vùng biển Qui Nhơn đến 
Nha Trang, tại biển Bình Định thu 
mẫu 9 trạm. Gần đây nhất có “Khảo 
sát định kỳ Biển Đông” năm 1999, 
2000 và 2001 với 24 trạm toàn vùng 
biển Việt Nam chỉ có 2 trạm ở vùng 
này.  

Vùng biển ven bờ Bình Định 
trước đây chưa được quan tâm nghiên 
cứu về trứng cá – cá bột. Đây là lần  
 

đầu tiên đặt vấn đề nghiên cứu một 
cách hệ thống nội dung này. 

  
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 
 

Đã tiến hành chuyến khảo sát 
thu mẫu tại vùng biển ven bờ tỉnh 
Bình Định vào tháng 8 năm 2001. 
Tổng số trạm điều tra thu mẫu là 24 
trạm gồm có 15 trạm trên 5 mặt cắt 
ngang ven bờ và 6 trạm bên trong và 
cửa đầm Thị Nại, 3 trạm liên tục ở cửa 
đầm Thị Nại (Hình 1).  
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Hình 1: Trạm vị khảo sát vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định 

Survey stations in coastal waters of Binh Dinh province 
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Tại các trạm tiến hành thu mẫu trứng 
cá cá bột ở tầng mặt bằng lưới Tầng 
Mặt (TM), loại vải lưới số 52GG hay 22 
(1 cm có 22 lỗ), kích thước miệng lưới 
90 cm x 56 cm, diện tích  0,5 m2, có 
gắn lưu tốc kế. Đồng thời cũng thu mẫu 
thẳng đứng bằng lưới ĐV-80, loại vải 
lưới số 36GG hay 14   (1 cm chiều dài 
có 14 lỗ), miệng lưới hình tròn có 
đường kính 80 cm, diện tích 0,5 m2, 
kéo từ đáy lên mặt.  

Trạm liên tục thu mẫu trong 24 
giờ bằng lưới ĐV-80 kéo thẳng đứng, 4 
giờ thu một mẫu. Không thu mẫu tầng 
mặt. 

Bảo quản mẫu trong dung dịch 
formol với nước biển nồng độ 5 - 6%. 
Phân tích mẫu vật tại phòng thí 
nghiệm. Tài liệu sử dụng để xác định 
mẫu vật chủ yếu là của Delsman   

(1920 - 1938), Mito (1960 - 1963), 
Okiyama (1988), …. Số liệu thu được qui 
đổi tính thành số lượng cá thể/100 m3 
để tiện việc so sánh.  
 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Mật độ và số lượng của trứng cá 
– cá bột 

Có 21 trạm nghiên cứu (bao gồm 
vùng ven biển tỉnh Bình Định và vùng 
đầm Thị Nại) đã thu được 18.073 trứng 
và 390 cá bột ở lưới tầng mặt, mật độ 
trung bình 617,2 trứng và 16,5 cá 
bột/100 m3. Lưới ĐV-80 với 24 trạm 
thu được 997 trứng và 76 cá bột, mật 
độ trung bình 1170,98 trứng và 44,53 
cá bột/100 m3. Tuy nhiên vùng ven bờ 
có mật độ thấp hơn rất nhiều so với 
vùng đầm Thị Nại (Hình 2, 3). 
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 Hình 2: Phân bố trứng cá và cá bột của lưới tầng mặt (TM) ở vùng biển ven bờ 
tỉnh Bình Định vào tháng 8/2001 

Distribution of fish eggs and larvae of surface water TM net in coastal water of 
Binh Dinh province in August 2001 
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So sánh với các nghiên cứu trước 
đây của các vùng biển ta thấy vùng 
biển ven bờ tỉnh Bình  Định  cho   

thấy vùng biển này có mật độ trứng cá 
– cá bột thấp hơn ven bờ Khánh Hòa   
(Bảng 1) 

 
Bảng 1: So sánh mật độ trung bình trứng cá và cá bột ở một số vùng biển của Việt Nam 

Comparison of average density of fish eggs and larvae in some Vietnamese seawaters  
 

Mật độ (n/100 m3) Vùng biển Thời gian Lưới định 
lượng Trứng cá Cá bột 

Ven bờ Cà Mau đến Kiên Giang Tháng 4-5 /1982 ĐV - 80 199,0 158,0 
4/1982, 8/1983  

và 2/1984 
ÑV - 80 81,0 11,0 

Vịnh Văn Phong - Bến Gỏi 
1995-1996 ÑV - 80 78,3 45,6 

TM 87,65 15,36 
10/2000 

ÑV - 80 64,03 68,81 
TM 1366,26 16,63 

Ven bờ 
Bắc Bình Thuận 

3/2001 
ÑV - 80 662,82 320,51 

10/1999 TM 733,1 5,5 

TM 2235,31 127,24 
Cù Mông-Xuân Đài 

(Phú Yên) 5/2000 
ÑV -80 1247,73 1436,94 

TM 531,60 10,08 Ven bờ 
Khánh Hòa 7/2001 

ÑV - 80 379,41 54,60 
TM 326,59 12,45 

Ven bờ Bình Định Tháng 8/2001 
ÑV - 80 117,73 50,81 
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     Hình 3: Phân bố trứng cá và cá bột của lưới DV-80 ở vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định  
vào tháng 8/2001 

    Distribution of fish eggs & larvae of DV-80 net in coastal waters of Binh Dinh in 8/2001 
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2. Phân bố  

Mật độ trứng cá và cá bột khác 
nhau rõ nét theo các mặt cắt. Lấy lưới 
Động Vật (ĐV) làm ví dụ (Bảng 2). 

Mật độ trung bình của trứng cá -
cá bột thu được ở mặt cắt thứ 1 tương 
đối thấp, mặt cắt 2 và mặt cắt thứ 4 có 
mật độ khá thấp. Ở mặt cắt thứ 3 có 
mật độ cao nhất vùng ven biển, trung 
bình 209,33 trứng; 100,00 cá bột/m3 
nhưng vẫn thấp hơn nhiều vùng phía 

ngoài cửa đầm Thị Nại (783,34 trứng 
và 33,34 cá bột/100 m3). Đặc biệt các 
trạm khảo sát nằm trong đầm có mật 
độ lên rất cao - trung bình 3538,71 
trứng và 34,29 cá bột/100 m3, gấp 
nhiều lần so với các trạm ở mặt cắt 
ven biển. Có thể nói vùng cửa đầm và 
bên trong đầm Thị Nại là một bãi đẻ 
quan trọng. Lưới TM cũng có sự khác 
biệt tương tự. 

 
 
Bảng 2: Phân bố mật độ trứng cá – cá bột theo mặt cắt khảo sát ở ven biển Bình Định vào 

tháng 8/2001 - Lưới Động Vật 
Distribution of fish eggs – larvae according to investigated transects  

in coastal waters of Binh Dinh in 8/2001 – DV net 
 

Số lượng mẫu (n) Mật độ (100m3) Vùng biển Số lượng 
trạm Trứng cá Cá bột Trứng cá Cá bột 

Mặt cắt 1 (trạm 1 - 3) 3 16 11 56,89 34,67 

Mặt cắt 2 (trạm 4 - 6) 3 24 3 155,71 18,10 

Mặt cắt 3 (trạm 7 - 9) 3 43 27 209,33 100,00 

Mặt cắt 4 (trạm 10 - 12) 3 27 20 83,75 84,17 

Mặt cắt 5 (trạm 13 - 15) 3 30 7 82,96 17,10 

Cửa và bên trong đầm Thị 
Nại (trạm 16 - 20 và 23, 
24) 

7 
829 7 3538,71 34,29 

Ngoài cửa đầm Thị Nại  

(trạm 25 và 26) 

2 
28 1 783,34 33,34 

Trung bình 1170,98 44,73 
 
3. Thành phần loài 

Hầu hết trứng cá và cá bột tập 
trung ở các trạm mặt cắt ven bờ. Từ 
kết quả phân tích được cho thấy giống 
Cá Cơm (Stolephorus), họ Cá Mối 
(Synodontidae), bộ Cá Chình 
(Anguilliformes)… chỉ có ở các trạm 
khảo sát vùng ven bờ. Đây là bãi đẻ 
quan trọng của các họ cá kinh tế. Phần 
lớn trứng cá chưa xác định được thu 

được trong các trạm trong đầm hay cửa 
đầm Thị Nại.  

Trứng cá chỉ mới xác định được 
6,31% (chưa xác định ở lưới TM là 
92,29%, lưới ĐV là 86,55% và lưới 
ĐVLT là 99,53%). 

 Trong lưới TM, trứng Cá Cơm 
(Stolephorus) chiếm 4,39% (trong đó Cá 
Cơm Mõm Nhọn S. zollengeri chiếm 
4,38% và Cá Cơm Ấn Độ S. indicus 
chiếm 0,01%). Sau đó là trứng của họ 
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Cá Mối (Synodontidae) chiếm 1,83%, 
họ Cá Bôn Cát (Cynoglossidae): 1,12%, 
bộ Cá Chình (Anguilliformes): 0,19%. 
Các họ Cá Trích (Clupeidae), Cá Chuồn 
(Exocoetidae), Cá Đèn Lồng 
(Myctophidae), Cá Hố (Trichiuridae) 
cũng xuất hiện nhưng có tỉ lệ rất thấp.  

Trong lưới ĐV-80 chủ yếu là 
trứng của họ Cá Bôn Cát 
(Cynoglossidae): 7,09%, sau đó là họ Cá 
Mối (Synodontidae): 4,55% và bộ Cá 
Chình (Anguilliformes), họ Cá Mó 
(Scaridae), giống Cá Cơm (Stolephorus) 
chiếm tỉ lệ rất thấp (Bảng 3). 

 
 

Bảng 3: Thành phần loài của trứng cá ở vùng ven bờ biển Bình Định 
Species composition of fish eggs in coastal waters of Binh Dinh 

 

Lưới  

Động Vật 

Lưới  

Tầng Mặt 
Tên cá 

Thị 
Nại 

Ven 
bờ 

Phần 
trăm 

(%) Thị 
Nại 

Ven 
bờ 

Phần 
trăm 

(%) 

Anguilliformes  3 0,55  34 0,19 

Clupeidae     25 0,14 

Stolephorus sp. 1 5 1,09  794 4,39 

Bregmaceros macclellandi     2 0,01 

Myctophidae    5 326 1,83 

Synodontidae  25 4,55    

Scaridae  1 0,18    

Exocoetidae    2  0,01 

Trichiurus sp.     2 0,01 

Cynoglossidae 33 6 7,09 16 187 1,12 

Chưa xác định 376 100 86,55 12.806 3.874 92,29 

Tổng 410 140 100 12.829 5.244 100 

 
 

Cá bột ở cả 3 lưới (Lưới TM, ĐV 
và ĐVLT) thu được 503 con. Tỉ lệ cá 
bột được xác định là 53,68%, thành 
phần loài khá đơn giản, bao gồm 24 
họ. Trong đó lưới TM là phong phú hơn 
cả, họ cá Khế (Carangidae) chiếm 
8,97%, tiếp đến là họ Cá Bống Trắng 
(Gobiidae): 8,46%, giống Cá Sơn Biển 
(Ambassis): 6,67%, họ Cá Trích: 5,90%, 
họ Cá Căng (Theraponidae): 2,82%, 
giống Cá Cơm (Stolephorus) chiếm 

2,31% và họ Cá Lượng (Nemipteridae): 
2,05%….  

Lưới ĐV có tới 31,58% là           
cá bột loài Bregmaceros macclellandi, 
đây là loài cá nhỏ sống đáy ít có giá  
trị kinh tế, tiếp đến là họ Cá         
Bống Trắng (Gobiidae) chiếm 11,84%, 
họ Cá Liệt (Leiognathidae) 10,53%, họ 
Cá Đù (Sciaenidae): 6,58%…. Nói chung 
là các họ cá tạp ít có giá trị kinh tế 
(Bảng 4). 
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Vùng biển ven bờ Bình Định là 
bãi đẻ quan trọng của các họ cá kinh 
tế.  

So với  các  vùng  biển  đầm Cù 

Mông – vịnh Xuân Đài thì thành phần 
cá ít phong phú hơn, nhưng thành 
phần cá kinh tế chiếm tỉ lệ khá cao và 
ít cá tạp. 

 
Bảng 4: Thành phần loài của cá bột ở vùng ven bờ biển Bình Định 

Species composition of larvae in coastal waters of Binh Dinh 
 
 

Lưới 
 Động Vật 

Lưới  
Tầng Mặt 

Tên cá 
Thị 
Nại 

Ven 
bờ 

Phần trăm 
(%) 

Thị  
Nại 

Ven 
bờ 

Phần 
trăm 

(%) 

Anguilliformes  1 1,32    
Clupeidae  1 1,32 23  5,90 
Stolephorus sp.  4 5,26  9 2,31 
Bregmaceros macclellandi  24 31,58    
Syngnathidae    4  1,03 
Atherina sp. 1 1 2,63    
Mugil sp.     1 0,26 
Ambassis sp.  2 2,63 11 15 6,67 
Theraponidae  1 1,32 3 8 2,82 
Sphyraena sp.     3 0,77 
Sillago sp.    4 1 1,28 
Mene maculata  1 1,32    
Pricanthidae  1 1,32    
Carangidae  2 2,63  35 8,97 
Nemipteridae     8 2,05 
Leiognathidae  8 10,53    
Blennidae     1 0,26 
Callionymidae    5 1 1,54 
Dactylopteridae    1  0,26 
Monodactylidae    3  0,77 
Sciaenidae 1 4 6,58    
Gobiidae 6 3 11,84 19 14 8,46 
Trichiurus sp.  1 1,32    
Bothidae  1 1,32    
Cynoglossidae  2 2,63  1 0,26 
Balistidae  1 1,32    
Callionymidae  1 1,32    
Chưa xác định  9 11,84 156 64 56,41 
Tổng  8 68 100 229 161 100 
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4.  Biến động số lượng trứng cá và 
cá bột trong ngày đêm 

Kết quả cho thấy mật độ trứng cá 
– cá bột cao ở khoảng thời gian từ 21 
giờ đêm đến 9 giờ sáng ở cả 3 trạm 
liên tục tại cửa đầm Thị Nại. Thời 
điểm cao nhất vào 1 - 5 giờ sáng là 
thời điểm dòng triều thấp nhất.  

IV. KẾT LUẬN 

- Toàn vùng biển ven bờ và đầm 
Thị Nại tỉnh Bình Định vào tháng 08 
năm 2001 có mật độ trứng cá và cá bột 
tương đối cao: 617,23 trứng và 16,45 cá 
bột/100m3 (TM), 1170,98 trứng và 
44,53 cá bột/100m3 (ĐV). Vùng biển 
ven bờ tỉnh Bình Định có mật độ 
117,73 trứng cá và 50,81 cá bột/100m3, 
thấp hơn mật độ trứng cá – cá bột ven 
bờ Khánh Hòa vịnh Bình Cang-Nha 
Trang. 

- Trứng cá và cá bột phân bố rộng 
khắp ở các trạm. Vùng cửa và trong 
đầm Thị Nại là một bãi đẻ trứng    
quan trọng (mật độ trung bình 2926,41  
trứng và 34,8 cá bột/100m3). Vùng ven 
biển lại là bãi đẻ quan trọng của       
các loại cá kinh tế như: Giống Cá    
Cơm (Stolephorus), họ Cá Mối 
(Synodontidae), boäï Caù Chình 
(Anguilliformes), họ Cá Khế 
(Carangidae)... 

- Trứng cá vùng ven biển tỉnh 
Bình Định vào tháng 8 năm 2001 chủ 
yếu là trứng Cá Cơm (Stolephorus) 
chiếm 4,39%, sau đó là trứng của họ Cá 
Mối (Synodontidae): 1,83%, họ Cá Bôn 
Cát (Cynoglossidae): 1,12%, bộ Cá 

Chình (Anguilliformes): 0,19%. Trứng 
của các họ Cá Trích (Clupeidae), Cá 
Chuồn (Exocoetidae), Cá Đèn Lồng 
(Myctophidae), Cá Hố (Trichiuridae), 
họ cá Mó (Scaridae)…. 

- Thành phần loài của cá bột khá 
đơn giản, bao gồm 24 họ. Họ Cá Khế 
(Carangidae) chiếm 8,97%, tiếp đến là 
họ Cá Bống Trắng (Gobiidae): 8,46%. 
Giống Cá Sơn Biển (Ambassis): 6,67%, 
họ Cá Trích: 5,90%; họ Cá Căng 
(Theraponidae): 2,82%, giống Cá Cơm 
(Stolephorus) chiếm 2,31%, họ Cá 
Lượng (Nemipteridae): 2,05%… Thành 
phần họ cá ít phong phú, nhưng cá 
kinh tế chiếm tỉ lệ khá cao và ít cá 
tạp. 

- Khoảng thời gian từ 21 giờ đêm 
đến 9 giờ sáng có mật độ trứng cá – cá 
bột cao, nhưng cao nhất là 1 - 5 giờ 
sáng. 
 
LỜI CÁM ƠN 

 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn 

TSKH. Nguyễn Tác An đã tạo điều 
kiện tốt cho chúng tôi điều tra thu 
thập mẫu, phân tích và công bố bài 
báo. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn 
các cán bộ và thuyền viên trong đoàn 
khảo sát đã giúp đỡ chúng tôi hoàn 
thành nhiệm vụ. 
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